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Bản quyền: Ngân hàng Phát triển Châu ¸ 
 
Ngân hàng Phát triển Châu á được giữ bản quyền với cuốn sách này 
 
Quan điểm trình bày trong cuốn sách này là quan điểm của các tác giả. 
Những quan điểm này không nhất thiết phản ánh quan điểm và chính sách 
của Ngân hàng Phát triển Châu á hay của Ban điều hành Ngân hàng hay của 
các chính phủ mà các nhà quản lý ngân hàng đại diện. 
 
Ngân hàng Phát triển Châu á không đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu 
được trình bày trong ấn phẩm này và không chịu trách nhiệm về bất cự hậu 
quả nào do việc sử dụng các dữ liệu này gây ra. 
 
Việc sử dụng thuật ngữ “đất nước, nước”  không hàm ý sự bình luận của các 
tác giả hoặc của Ngân hàng Phát triển Châu á về tư cách pháp nhân hay các 
vị thế khác của bất cứ vùng lãnh thổ nào. 
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Lời nói đầu 

 

Báo cáo tóm tắt về "Đánh giá sinh kế và thị trường có sự tham gia của người dân” 
sẽ trình bày những phát hiện chính của hợp phần nghiên cứu  trong khuôn khổ của dự án 
“Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo", là dự án khu vực với sự hỗ trợ kỹ 
thuật của Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB). 

Quan điểm chủ đạo của nghiên cứu này cho rằng cơ hội việc làm và thu nhập ổn định, 
bền vững ở khu vực thành thị và nông thôn là một vấn đề trọng yếu trong giai đoạn phát 
triển kinh tế xã hội hiện nay, các thị trường vận hành tốt sẽ đóng vai trò then chốt và là 
động lực thúc đẩy tăng trưởng và giảm nghèo. Sự tham gia vào các thị trường sẽ đem lại 
lợi ích cho các chủ thể.  Đối với người nghèo, có cơ hội để được tham gia vào thị trường 
cũng có nghĩa là có thể cải thiện được sinh kế và có động lực giúp cho người nghèo thoát 
nghèo.  Với quan điểm này, báo cáo  này đã phân tích và xem  xét các mối liên kết cụ 
thể giữa thị trường và sinh kế của người nghèo tại Đà Nẵng, cố gắng để tìm hiểu những 
hạn chế của người nghèo trong việc tiếp cận các thị trường và đề xuất các phương thức 
để người nghèo tiếp cận thị trường tốt hơn từ quan điểm và cách nhìn của chính người 
nghèo. 

Đây là kết quả của các hoạt động hợp tác nghiên cứu với sự đóng góp của nhiều cơ quan 
và các thành viên tham gia.  Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa Học Lao động và Xã Hội 
tại Hà Nội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện nghiên cứu này. Nghiên cứu này 
còn có sự đóng góp của một số cán bộ của Trường Đại học Tổng hợp Đà Nẵng, Ban chỉ 
đạo Xoá đói giảm nghèo thành phố Đà Nẵng, Sở LĐTB&XH Đà nẵng trong các hoạt 
động điều tra, khảo sát tại địa bàn tỉnh Đà Nẵng 

Trong quá trình triển khai các hoạt động, nghiên cứu  này còn nhận được sự hỗ trợ kỹ 
thuật quý báu của hai chuyên gia là Tiến sỹ Andrew Dorward  và Tiến sỹ  Nigel Poole từ 
Trung tâm phát triển và giảm nghèo, Khoa Khoa học nông nghiệp, Trường đại học 
Imperial, Luân Đôn, cũng như sự giúp đỡ quý báu của ông Lê Công Luyện Việt, cán bộ 
Ngân hàng phát triển Châu á.Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn nhận được sự hỗ trợ và 
giúp đỡ rất nhiệt tình của đội ngũ cán bộ địa phương tại các xã phường, quận huyện và 
các Sở ban ngành của Thành phố Đà Nẵng, những người đã dành thời gian quý báu 
tham gia vào các buổi toạ đàm và tham vấn của nhóm nghiên cứu. 

Nhóm nghiên cứu xin đặc biệt cám ơn Uỷ ban nhân dân các huyện, xã, phường, các cán 
bộ và hàng trăm người dân tại 4 xã phường đã tham gia các buổi phỏng vấn và toạ đàm 
tại địa phương, cụ thể là Xã Hoà Phát (huyện Hoà Vang); Phường Hoà Hiệp (Quận Liên 
Chiểu); phường Khuê Trung (Quận Hải Châu) và phường Hoà Hải (quận Ngũ Hành Sơn). 

Thành phần của nhóm nghiên cứu gồm: 

Ban chỉ đạo: Ông Alan Johnson - ADB  Điều phối viên dự án; Bà Nguyễn Thị Lan Hương 
- Phó viện trưởng Viện khoa học LĐ & XH,   

Các thành viên của nhóm gồm: Ts. Nguyễn Ngọc Khiêm, Ts. Lê thị Hà, Thái Phúc 
Thành, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Còn, Vũ Văn Đạt, Trần Thi Tuy Hoà, Lê Minh 
Tân, Đào Ngọc Nga, Dương Tuấn Cương, Vũ thị Hải Hà, Lê Ngự Bình, và Ths. Lê Minh 
Giang - Viện khoa học Lao động và Xã hội, 

Trường Đại học Đà Nẵng: Dương Mộng Hà, Phan thị Thu Nga, Nguyễn thị Vĩnh Hà, Hồ 
Công Lam, Trần Hồng Loan, Đào thị Thành Nhàn, Hồ Lộng Ngọc,  

Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo thành phố Đà Nẵng: Nguyễn Thanh Liệu, Trần Thị 
Tuyết, Nguyễn Thị Huệ  
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Chương i: Giới thiệu chung về phương pháp và địa bàn nghiên cứu  
 

1.    Giới thiệu về nghiên cứu  

Dự án nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo do Ngân hàng phát triển châu ¸ 
(ADB) tài trợ, được Bộ Phát triển quốc tế của Anh (DFID) và Viện Ngân hàng phát triển 
châu á tại Tokyo đồng tài trợ được thực hiện trên cả 3 nước là Căm pu chia, Lào và Việt 
nam. Mục tiêu của dự án là "đưa sức mạnh và hiệu quả thị trường đến gần với cuộc 
sống của người nghèo hơn", nghiên cứu các cơ hội người nghèo tiếp cận thị trường và 
làm cho thị trường có thể đóng vai trò tích cực hơn trong xoá đói giảm nghèo bền vững, 
theo đó, "một thị trường hoạt động hiệu quả hơn sẽ làm giảm chi phí giao dịch, chi phí 
điều phối trong nền kinh tế và có thể cải thiện quá trình phân bổ nguồn lực và mối liên hệ 
giữa các nhóm tham gia vào hoạt động thị trường, trong đó có người nghèo"1 

Nghiên cứu đánh giá sinh kế và thị trường có sự tham gia của người dân tại Đà Nẵng là 
một trong những cấu phần đầu tiên và quan trọng của toàn bộ dự án. Mục đích của 
nghiên cứu tại Đà nẵng là phân tích sinh kế, mối liên kết sinh kế với thị trường từ quan 
điểm của chính những nhóm người nghèo và những người tham gia vào thị trường 
nhằm tìm ra các biên pháp hỗ trợ người nghèo có nhiều cơ hội tham gia vào thị trường và 
khuyến nghị các giải pháp để thị trường có thể tham gia giúp người nghèo vươn lên, thoát 
nghèo một cách bền vững. 

Những thành tựu xoá đói giảm nghèo của Việt nam trong thời gian qua đã cho thấy rằng, 
việc vận hành thị trường có hiệu quả là hết sức quan trọng để mang đến cơ hội tốt hơn 
cho người nghèo nhằm thu được các thành quả từ phát triển kinh tế2   

Dựa trên cách tiếp cận của Dorward, Poole 3 và Shank (2004), sinh kế được xem xét trên 
các lĩnh vực người nghèo sử dụng tài sản và dịch vụ trong các hoạt động khác nhau để 
tạo ra sản phẩm. Tài sản, dịch vụ và sản phẩm có thể được tiếp cận và mua bán thông 
qua thị trường hoặc các dạng trao đổi khác. Các thị trường vận hành hiệu quả tạo điều 
kiện cạnh tranh và có chi phí giao dịch thấp thường tạo ra những khuyến khích thương 
mại và đầu tư cũng như tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo. Sinh kế của người 
nghèo thường phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tham gia của họ vào các thị trường khác 
nhau như lao động, sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tài chính và đất đai. Thị trường có vai 
trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của sinh kế vì thị trường tạo ra những liên kết 
trong nền kinh tế địa phương và ngoài địa phương. Tuy nhiên thị trường thường thất bại 
khi nhiều người nghèo bị loại trừ hoặc có chi phí rủi ro và giao dịch rất cao khi tham gia 
thị trường.  

Nghiên cứu đánh giá nghèo đói không mới đối với Việt nam nói chung và Đà nẵng nói 
riêng4, tuy nhiên, nghiên cứu tìm hiểu thị trường, các điều khoản của các giao dịch thị 
trường và nhận thức, kinh nghiệm của những người nghèo từ chính kiến quan điểm của 
họ về các vấn đề này còn rất ít.   

                                                      
1 ADB, Dự án Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo, Báo cáo Hội thảo khởi động tháng 11 năm 
2003, p.1) 
2 Alan, Johnson, Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo, Báo cáo hội thảo khởi động tháng 11 năm 
2003, p12 
3 Andrew Dorward và Nigel Poole, Thị trường, rủi do, tài sản và cơ hội: Mối quan hệ giữa sự vận 
hành của thị trường và sinh kế của người nghèo, Báo cáo hội thảo khởi động tháng 11, năm 2003, 
tr. 90.  
4 GTZ, Báo cáo đánh giá nghèo đói Đà nẵng có sự tham gia của người dân, 2002 
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Chính vì vậy, việc đánh giá sinh kế và thị trường có sự tham gia của người dân tại Đà Nẵng 
có vị trí rất quan trọng.  

Mục tiêu của nghiên cứu này bao gồm: 5  

1.  Cung cấp hiểu biết toàn diện, sâu hơn về các cơ hội, cản trở mà người dân cho là 
quan trọng và phải đương đầu khi tiếp cận, hoà nhập vào các dịch vụ và thị 
trường trong hệ thống sinh kế của họ 

2.   Phân tích một cách chi tiết và có hệ thống hơn về các sắp xếp thể chế và các 
giao dịch của các thị trường - những sắp xếp thể chế nào có lợi và bất lợi cho 
người nghèo?  

3.  Kiến nghị về chính sách nhằm thúc đẩy cơ hội cho người nghèo, làm cho thị trường 
hoạt động có lợi hơn cho người nghèo, giúp họ tận dụng được những cơ hội nhằm 
nâng cao đời sống.  

Các câu hỏi chính: 

- Người nghèo là ai? Các đặc trưng cơ bản của hoạt động sinh kế của họ là gì?  

- Họ tham gia vào các hoạt động thị trường nào? Có những tài sản nào liên quan 
đến thị trường? Họ dựa vào các dịch vụ nào để có tài sản? Phải có chiến lược 
sinh kế nào để tham gia vào những thị trường này?  

- Người nghèo nhận thức như thế nào về tầm quan trọng tương đối của những thị 
trường này trong hiện tại và tương lai? Cần có các điều kiện gì để họ tiếp cận 
được những yếu tố này?  

- Có những bên liên quan nào khác tham gia vào thị trường này, vai trò và quyền 
lợi của họ là gì?  

- Những điều khoản hợp đồng và giao dịch giữa những người tham gia có liên 
quan như thế nào? Có những rào cản gì đối với người nghèo trong việc tiếp cận 
thị trường một cách bền vững và chúng có thể được cải thiện thế nào?  

- Có những hình thức về tổ chức, thể chế chính thức và phi chính thức nào đang 
tồn tại xung quanh các thị trường? Các hình thức này có thể được phát triển hoặc 
thay đổi như thế nào để tăng khả năng tiếp cận thị trường cho người nghèo? 

2. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Quan điểm tiếp cận và khung phân tích 

Nghiên cứu dựa trên quan điểm của Andrew Dorward và Nigel Poole, theo đó, tìm hiểu 
quan hệ giữa thị trường-sinh kế-giảm nghèo trước hết từ quan điểm sinh kế, sau đó là 
qua việc xem xét vai trò của thị trường trong phát triển sinh kế và kinh tế6.  

Để đánh giá sinh kế của người nghèo, nhóm nghiên cứu đã áp dụng cách tiếp cận 
khung phân tích sinh kế bền vững theo sơ đồ sau đây: 

 

 

 

                                                      
5 Edwin Shanks, Việt Nam: Đánh giá sinh kế và các thị trường có sự tham gia của người dân, Báo cáo hội 
thảo khởi động tháng 11 năm 2003, trang 108  
6 Andrew Dorward và Nigel Poole, Thị trường, rủi ro, tài sản và cơ hội: Mối quan hệ giữa sự vận hành của 
thị trường và sinh kế của người nghèo, Báo cáo hội thảo khởi động tháng 11, năm 2003, tr. 90.  
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Sơ đồ 1.1: Khung phân tích sinh kế bền vững 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên tắc xuyên suốt của khung sinh kế bền vững là "lấy con người làm trung tâm". 
Con người với 5 nguồn vốn chủ yếu: vốn con người, vốn vật chất, vốn tài chính, vốn tự 
nhiên và vốn xã hội. Nguồn vốn này được gắn với các yếu tố về thể chế, thị trường, môi 
trường để tạo ra sự tương tác hài hoà, tối đa hoá cơ hội tham gia thị trường và cải thiện 
sinh kế của con người, đặc biệt là nhóm người nghèo trong hoàn cảnh cụ thể của họ.   

Khung sinh kế bền vững được áp dụng trong nghiên cứu này nhằm phân tích sâu về: (i) 
tài sản của người nghèo (5 nguồn vốn); (ii) việc sử dụng các tài sản này trong các hoạt 
động sinh kế; (iii) chiến lược sinh kế của người nghèo và chiến lược ứng phó trong trường 
hợp  các hoạt động sinh kế không bền vững hoặc bị rủi ro.  

Phân tích quan hệ sinh kế với thị trường: Andrew Dorward và Nigel Poole đề xuất khung 
phân tích mối tương tác qua lại giữa sinh kế và thị trường, trong đó nhấn mạnh đến mối 
quan hệ giữa thị trường và sinh kế qua các sắp xếp và thể chế đặc biệt 7 .  

 

                                                      
7 Andrew Dorward và Nigel Poole, Thị trường, rủi do, tài sản và cơ hội: Mối quan hệ giữa sự vận hành của 
thị trường và sinh kế của người nghèo, Báo cáo hội thảo khởi động tháng 11, năm 2003, tr. 90.  
 

Chiến lược sinh kế 

Các nguồn vốn  
và tài sản  

 
Vốn tự nhiên  

Vốn con người  
Vốn xã hội  

Vốn tài chính  
Vốn vật chất  

Kết quả sinh kế 
 

Thu nhập tốt hơn  
Cải thiện tình trạng cuộc sống  

Giảm tính dễ tổn thương  
Cải thiện an ninh lương thực 

Sử dụng bền vững các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên   

 
 

Các nguồn gây tổn thương 
 

Các cú sốc và khủng hoảng 
Các xu hướng về kinh tế-xã hội 

môi trường 
Biến động về mùa vụ 
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Sơ đồ 1.2.:  Sinh kế và cấu trúc thị trường 

 

 
Theo sơ đồ trên, cả sinh kế và thị trường đều bị tác động bởi tính hiệu quả và các đặc 
điểm của hệ thống cần thiết đối với việc vận hành của thị trường và các hoạt động sinh 
kế (ví dụ như thông tin, cơ sở hạ tầng, các dịch vụ tài chính, hoặc pháp lý) hoặc các cơ 
quan chính phủ, xã hội dân sự, hoặc tư nhân cung cấp.  

2.2. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu là người nghèo, trong đó người nghèo được hiểu là những người có 
thu nhập thấp hơn mức qui định của Bộ lao động, thương binh và xã hội8. Tuy nhiên, 
nghèo đói được nhìn nhận dưới một lăng kính lớn hơn, bao gồm sự thiếu hụt các tài sản 
sinh kế và cơ hội tham gia vào các thị trường khác nhau và được phản ánh thông qua ý 
kiến của người dân, nhóm ngành nghề và hộ gia đình nghèo.  

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã thu thập các ý kiến của các nhóm đối tượng khác 
nhau và các cấp khác nhau, bao gồm: doanh nghiệp hộ gia đình, doanh nghiệp lớn, 
chính quyền các cấp nhằm tìm hiểu bản chất của sự  �tham gia giao dịch� trong các thị 
trường của người nghèo và nhận biết người nghèo đứng ở vị thế nào trên từng thị trường, 
các thị trường này đang hoạt động như thế nào, những yếu tố nào có lợi và yếu tố nào 
bất lợi đối với họ?... 

                                                      
8 Theo qui định hiện hành của Bộ lao động thương binh xã hội, chuẩn nghèo đối với khu vực nông thôn là 
100 ngàn/người/tháng và đối với khu vực thành thị là 150 ngàn/người/tháng,  

Thị trường và cạnh tranh  
Cấu trúc  
• Các hiệp hội của nhà sản 

xuất và doanh nhân 
• Các rào cản nhập thị  
• Các ảnh hưởng về quy mô  
ứng xử  
• Đạo đức và quyền lực 

kinh doanh 
• Các cam kết hợp đồng 
• Giá cả, phẩm cấp  & chất 

lượng 
Vận hành  
• Thất bát sau thu hoạch  
• Bình đẳng (VD; BĐ giới  
• Đổi mới  

Sắp xếp thể 
chế  

Sinh kế của các bên liên 
quan  

Các tài sản, hoạt động, 
tính tổn thương và kết quả 

Chính sách công  
• Kinh tế vĩ mô và thương 

mại  
• Chính sách ngành  
• Khuôn khổ pháp lý 
• QUản lý  

Hệ thống cung cấp dịch vụ 

Các cơ quan 
của chính phủ 

Xã hội 
dân sự  

Khu vực tư 
nhân  

Các điều kiện cơ bản  
• Sinh thái nông 

nghiệp  
• Đặc điểm cung và 

cầu  
• Công nghệ  

�Hàng hoá và dịch vụ công�
• Hạ tầng giao thông 
• Viễn thông 
• Khuôn khổ pháp lý 
• Thông tin thị trường  

Môi trường chính trị – kinh tế – vật chất – xã hội và thể chế
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3. Địa bàn nghiên cứu  

Thành phố Đà Nẵng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có đường quốc lộ và đường 
sắt đi qua . Phía Bắc gi̧ p Thừa Thiên-Huế, Tây và Nam gi̧ p tỉnh Quảng Nam, Đông gi̧ p biển 
Đông. Thành phố có 5 quận nội thành, 1 huyện ngoại thành và 1 huyện đảo, với 47 
xã/phường và trên 10 đảo thuộc huyện Hoàng Sa.  

Tổng diện tích đất tự nhiên là 1.255,53 km2, trong đó các quận nội thành là 213,05 km2, 
các huyện ngoại thành chiếm diện tích 1.042,48 km2. 

Bản đồ hành chính thành phố Đà Nẵng 

 

Nguồn: Website: www.danang.org.vn 

- Dân số thành phố là 752.439 người, trong đó nữ chiếm 52% (tính đến tháng 12 
năm 2003). Mật độ dân số trung bình của thành phố là 599 người/km2, địa bàn có 
mật độ dân số cao nhất là quận Thanh Khê với 17.126 người/km2. Cơ cấu dân số 
thành thị - nông thôn biến động chậm, đạt 21% và 79%. 

- Tổng nguồn lao động là 438.962 người, chiếm 58,34% dân số, trong đó lực lượng 
lao động chiếm 81%, học sinh và sinh viên chiếm 16%. Lực lượng lao động tăng 
bình quân 2,46%/năm và số người có việc làm tăng bình quân 3,13%/năm giai 
đoạn 2000-2003. Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 37,28%, số 
người có trình độ công nhân kỹ thuật chiếm 50,25% (năm 2003).  

Tóm tắt điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Đà nẵng: 
 

Điểm mạnh Điểm yếu 
o Có vị trí chiến lược 
o Là một trong 04 thành phố TW 
o Cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh 
o Cơ cấu dân số trẻ, 81% dân số dưới 40 tuổi 
o Hệ thống giáo dục đào tạo tốt 
o Có cảng lớn thứ hai của cả nước 

o Thiếu cán bộ quản lý có năng lực 
o Chưa có chế độ thích hợp để huy động 

nguồn lực 
o Chưa hình thành được ngành kinh tế chủ lực 
o Nền kinh tế xuất phát điểm thấp  
o CSVC còn hạn chế, thiếu đồng bộ 
o Nằm trong vùng thiên tai khắc nghiệt 

Cơ hội Thách thức 
o Việt Nam là thành viên ASEAN, khu vực 

kinh tế năng động nhất Châu ¸. 
o Môi trường đầu tư ngày càng hoàn thiện. 
o Nhận được nhiều nguồn vốn ODA. 
o Khai thác thế mạnh về du lịch dịch vụ. 
o Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với chủ 

trương CNH-HĐH của nhà nước và xu thế 
hội nhập quốc tế. 

o Tốc độ đô thị hoá nhanh. 
o Tỷ lệ tăng dân số cao. 
o Nguồn lực thành phố có hạn. 
o Cạnh tranh với các tỉnh thành trong khu vực 

miền Trung (huế, Quảng Nam, Quảng NgãI). 
o Tình hình chính trị, khu vực và thế giới diễn 

biến phức tạp. 
 

Nguồn: Ban chỉ đạo XĐGN Đà nẵng 
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4.Tình hình nghèo đói của Đà Nẵng 

a) Nghèo đói có xu hướng giảm nhanh, song vẫn còn nhiều vấn đề cần làm.   

XĐGN  và tạo việc làm được xác định như một trong những chính sách xã hội cơ bản vừa 
cấp bách vừa lâu dài của thành phố. Với lợi thế là thành phố trẻ, tốc độ tăng trưởng kinh 
tế cao, áp dụng một cách linh hoạt và có định hướng rõ rệt các chính sách XĐGN, Đà 
nẵng đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ trong công cuộc tấn công nghèo đói.  

Sơ đồ 1.5: Tỷ lệ hộ nghèo qua các năm 1997 - 2003 

0
2
4
6
8

10

8.79% 5.47% 3.51% 1.65% 5.10% 3.50% 1.80%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Điều chỉnh chuẩn
nghèo

 

Nguồn: Ban Chỉ đạo XĐGN Đà Nẵng 

*Chuẩn nghèo điều chỉnh năm 20019 

Theo chuẩn nghèo Quốc gia, thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương có số 
hộ nghèo rất thấp - vào thời điểm cuối năm 2003, toàn thành phố chỉ còn khoảng 2.800 
hộ nghèo (trong tổng số gần 150 ngàn hộ, chiếm tỷ lệ khoảng 1,8%). Các quận Hải 
Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu tỷ lệ hộ nghèo gần như bằng không, huyện có tỷ lệ hộ 
nghèo cao nhất cũng chỉ là hơn 5%. Thành phố Đà Nẵng được Trung ương xếp vào 
nhóm những tỉnh thành phố "không còn hộ nghèo".10  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9. Trong giai 2001-2005, chuẩn nghèo quốc gia được xác định bằng mức thu nhập bình quân đầu người 
trong hộ gia đình một tháng ở các khu vực như sau: Khu vực thành thị: 150.000 đồng, khu vực nông thôn 
đồng bằng: 100.000 đồng, Khu vực nông thôn miền núi: 80.000 đồng. Thời kỳ 1997 - 2000, chuẩn nghèo 
được quy định bằng mức thu nhập quy ra gạo, trong đó, hộ đói dưới 13 kg (tương đương 45 ngàn đồng), hộ 
nghèo nông thôn miền núi, hải đảo: 15kg (55ngàn đồng), nông thôn đồng bằng, trung du: 20 kg /người/tháng 
(70 ngàn đồng) và thành thị dưới 25 kg/người/tháng (90ngàn đồng). 
10 Văn phòng chương trình MTQG XĐGN-VL, Báo cáo đánh giá thực hiện chương trình năm 2003 
* Ước tính theo chuẩn nghèo mới của thành phố, tăng từ 1,2 - 1,8 lần so với hiện tại (xem tr. 30) 
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Biểu số 1.1 :  Số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, cuối năm 2003 
 

 Số hộ nghèo (hộ) Tỷ lệ hộ nghèo(%) 

Thành phố Đà Nẵng 2.858 1,8 

Quận Hải Châu  239 0,34 

Quận Liên Chiểu 197 1,26 

Quận Ngũ Hành Sơn 588 5,32 

Quận Sơn Trà 584 2,97 

Quận Thanh Khê 252 0,79 

Huyện Hoà Vang 998 2,94 

Quận Hoàng Sa  - 

Nguồn: Ban Chỉ đạo XĐGN Đà Nẵng 

Nguyên nhân nghèo đói  

Những nguyên nhân chính dẫn đến nghèo đói của Đà Nằng, đó là: đông người ăn theo, 
thiếu vốn sản xuất, thiếu sức lao động và có người ốm đau, tàn tật. 

Biểu 1.2.  Nguyên nhân nghèo 

 

Nguyên nhân 2001 2004* 

Thiếu kinh nghiệm làm ăn 12,71 11,19 

Thiếu lao động 10,56 24,32 

Đông người ăn theo 30,06 44,97 

Thiếu vốn 17,99 46,40 

Thiếu đất SX 5,14 6,37 

Mắc tệ nạn XH, lười lao động 1,01 0,92 

Tai nạn rủi ro 0,88 1,61 

Có nguời ốm đau, tàn tật, già cả 21,64 34,62 

Nguồn: Ban chỉ đạo XĐGN Đà nẵng 

5. Lựa chọn địa bàn và chọn mẫu khảo sát  

Có 4 (trong số 7) quận/huyện đã được chọn để nghiên cứu. Trong mỗi quận/huyện chọn 
một phường/xã, trong mỗi phường/xã chọn hai khu phố hoặc hai thôn khác nhau.  

a. Huyện Hoà Vang: - Là huyện ngoại thành của thành phố Đà Nẵng có  địa hình trải 
rộng trên cả 3 vùng: núi, trung du và đồng bằng với diện tích tự nhiên là 73,48 km2 (trong 
đó miền núi chiếm 76,3%). Huyện có 14 xã, trong đó 4 xã miền núi (2 xã đồng bào dân 
tộc Cơ Tu sinh sống, có 183 hộ dân với 779 khẩu), 4 xã trung du. Toàn huyện có 36.000 
hộ dân với 150.000 người. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng 
giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng sản xuất ngành chăn nuôi và thuỷ sản. Hoà 
Vang là huyện ngoại thành, dân cư chủ yếu sống ở vùng nông thôn và là vùng chịu tác 
động mạnh của đô thị hoá. 
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Hoà Phát là xã được chọn là địa bàn nghiên cứu của Huyện Hoà Vang: Hoà Phát có tới 
341 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 4,1%). Dân nghèo sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. 
28% số nhân khẩu chuyển từ nơi khác đến. Phần lớn số dân trong diện giải toả là người 
nghèo mua đất tại xã, do vậy dẫn đến tình trạng "nghèo chồng nghèo" 

b. Quận Liên chiểu:   Là quận mới được công nhận là quận nội thành. Diện tích địa giới 
hành chính của quận là 82,36 km2, dân số là 69545 người.  Cơ cấu kinh tế của quận có 
sự chuyển dịch dáng kể theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công 
nghiệp từ 41,1% (năm 1997) lên 65,7% (năm 2003), thương mại - dịch vụ từ 20,9% 
(năm1997) lên 21% (năm 2003). 

Phường Hoà Hiệp là địa bàn được chọn trong nghiên cứu này:  Hoà Hiệp có số hộ nghèo 
khá cao so với các phường khác trong Quận Liên chiểu: năm 2000 có tới 398 hộ nghèo, chiếm 
tỷ lệ là 8,21%, năm 2004 có 1182 hộ nghèo. Toàn phường có 66 hộ cực nghèo, tập trung 
chủ yếu ở những hộ phụ nữ đơn thân, gánh nặng gia đình quá lớn: đông người ăn theo, 
trong gia đình có người ốm đau triền miên, có người tàn tật... Số hộ dân trong diện phải 
di rời, giải toả chiếm khoảng 14,42% trong tổng số hộ của toàn phường. Lao động nghèo 
trong phường chủ yếu làm thuê, buôn bán nhỏ, bán hàng rong, làm cỏ thuê, phụ hồ, thợ 
xây, làm nước mắm, gánh cá, hái củi. 

c. Quận Hải Châu: Là quận trung tâm của Thành phố Đà Nẵng, gồm có 12 phường với 
tổng diện tích tự nhiên là 24,1 km2. Đây là quận đông dân nhất của thành phố. Tổng số 
dân là 190.700 người, mật độ dân số là 7.923 ngươì/ km2. Lao động chủ yếu làm trong 
các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, buôn bán dịch vụ, nông nghiệp 
và thuỷ sản... 

Phường Khuê Trung được chọn là địa bàn nghiên cứu của quận Hải Châu: Địa bàn này 
có nhiều nét đặc thù, cụ thể là: Khuê Trung có 568 hộ nghèo  (số liệu điều tra 2004); 
80% dân số sống ở khu vực bị giải toả do đó thiếu đất sản xuất kinh doanh dẫn đến tình 
trạng người lao động thiếu việc làm, thu nhập không ổn định; người nghèo chủ yếu làm 
thuê trong các nghề như: thợ xây, phụ hồ, trong các quán ăn, bán giải khát... 

d. Quận Ngũ Hành Sơn: Là một quận mới được công nhận là quận nội thành năm 1997. 
Toàn quận có diện tích là 36,5 km2  với 43.700 người, mật độ dân số là 1.196người/ km2. 
Là địa bàn có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đã thu hút nhiều khách du lịch đến 
thăm. Do đó dịch vụ du lịch ở quận này là một trong những nghề (như các doanh nghiệp 
làm đá) sản xuất các mặt hàng từ đá đã thu hút nhiều lao động, trong đó có  người 
nghèo. 

Phường Hoà Hải là địa bàn nghiên cứu của dự án: Năm 2004 Hoà Hải có 503 hộ nghèo 
(theo chuẩn ước tính của thành phố). Những người nghèo của Hoà Hải chủ yếu là làm 
thuê trong những hộ gia đình sản xuất các mặt hàng từ đá, bốc xếp hàng... Bên cạnh đó 
còn buôn bán nhỏ như bán bánh kẹo rong, bán rau...So với những phường khác trong 
các địa bàn nghiên cứu, số người trong diện di rời, giải toả ít hơn, chỉ có 122 hộ, số hộ tái 
định cư trên địa bàn cũng bằng số hộ phải di rời, giải toả. Lao động của phường đi làm 
thuê ở nơi khác nhiều hơn lao động ở nơi khác đến địa phương làm thuê.  
 
Chương II: Kết luận và khuyến nghị chính từ nghiên cứu 

 
A. Kết luận 
1. Nghèo đói và chiến lược sinh kế của người nghèo 

1.  Đặc thù của người nghèo Đà nẵng là tình trạng dễ bị tổn thương do các biến động 
bên ngoài (mất đất sản xuất do đô thị hoá) và các nguyên nhân bên trong của 
bản thân hộ gia đình (sức khoẻ, trình độ đào tạo thấp, thiếu sức lao động, thiếu 
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kinh nghiệm tiếp cận thị trường..., thiếu hệ thống an sinh xã hội có hiệu quả để hỗ 
trợ người nghèo vượt qua những "cú sốc" trong đời sống và sản xuất kinh doanh).  

 
2.  Nghèo đói ở Đà Nẵng đang giảm, cả về �chất� và �lượng�, nhưng vẫn còn rất 

nhiều người "không đủ các yêu cầu tối thiểu" để có thể tự vươn lên thoát nghèo. 
Với đa số người nghèo hiện tại, thiếu hụt nguồn vốn vật chất, con người, xã hội và 
tự nhiên là những yếu tố quan trọng khiến họ rơi vào nghèo đói. Người nghèo 
được biết đến như nhóm người có ít khả năng bảo vệ, dễ bị tổn thương, mạng lưới 
quan hệ xã hội và mức độ tham gia đời sống chính trị thấp, tài sản nghèo nàn�  

 
3.  Nguyên nhân quan trọng nhất khiến hộ rơi vào nghèo đói đó là không có việc làm 

và việc làm có thu nhập thấp, bấp bênh, không có kinh nghiệm làm ăn, thiếu vốn 
để phát triển sản xuất. Nghèo đói còn do sự thất bại của thị trường trong việc tạo 
cơ hội cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Nhiều người nghèo cho rằng, 
họ không có khả năng có việc làm tốt do không được vay vốn, hoặc không hiểu 
biết về pháp luật hoặc công tác qui hoạch không bảo đảm nhu cầu phát triển tiếp 
theo của họ.  

   
4.  Đô thị hoá tạo ra cơ hội cho nhiều người nhưng không phải đối với người nghèo. 

Người nghèo Đà nẵng, có sự khác biệt với những địa phương khác, phải đối mặt 
với những nguy cơ mất hoặc thu hẹp đất sản xuất, đất sinh hoạt, sinh kế phải 
thay đổi, và thậm chí là tệ nạn xã hội, các vấn đề về nhà ở, việc làm... trở thành 
những vấn đề quan trọng nhất của người nghèo Đà nẵng.  

  
5.  Sinh kế của người nghèo phản ánh tình trạng nguồn nhân lực của họ và hiệu quả 

của việc sử dụng các nguồn lực này. Các kết quả tiếp cận từ PMAs và phỏng vấn 
hộ gia đình cho thấy làm thuê có vị trí quan trọng bậc nhất trong danh mục các 
hoạt động kinh tế của hộ nghèo, tiếp sau đó là buôn bản nhỏ, thứ 3 là hoạt động 
nông nghiệp kinh tế hộ gia đình. Mức độ bền vững của sinh kế đối với người 
nghèo Đà nẵng phụ thuộc phần lớn vào tính ổn định của việc làm, các chính sách 
đô thị hoá và công nghiệp hoá và các chính sách hỗ trợ trực tiếp của chính quyền 
địa phương trong việc tái tạo cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh mới.  

  
6.  Đặc điểm hoạt động kinh tế của người nghèo ở Đà Nẵng là không ổn định và thu 

nhập thấp không kể đó là hoạt động làm thuê, sản xuất buôn bán hay cá thể.  
• Làm thuê là hoạt động sinh kế quan trọng nhất của người nghèo. Cứ ba hộ gia 

đình thì có hai hộ có thành viên tham gia �thị trường lao động�.  Đối với các vùng 
chịu tác động của đô thị hoá nhanh thì con đường dẫn đến thị trường lao động của 
người nghèo càng nhanh. Thị trường lao động, nơi đa số người nghèo làm việc, đó 
là thị trường lao động phi chính thức với các điều kiện việc làm và các điều kiện 
khác rất lỏng lẻo. Tuy nhiên, đối với đa số người nghèo, đây cũng là một chiến 
lược sinh kế hiệu quả và hợp lý trong bối cảnh phát triển thị trường lao động chính 
thức chậm chạp, sự hạn chế trong nguồn vốn nhân lực, mạng lưới xã hội, thông 
tin...  

• Buôn bán nhỏ là hoạt động sinh kế phổ biến của các chủ hộ nữ nghèo ở thành thị  
với phương châm chính là �lấy công làm lãi�.  Các hoạt động buôn bán chủ yếu 
góp phần tạo ra thu nhập cho hộ nghèo, song thu nhập rất thấp và ngày càng trở 
nên bấp bênh.  

• Các hoạt động tự làm về chăn nuôi và trồng trọt ngày càng kém quan trọng trong 
danh mục các hoạt động sinh kế của người nghèo.   

 



 13

7. Phần lớn hộ nghèo thực hiện chiến lược bảo tồn hoặc duy trì cuộc sống hiện tại. 
Họ không có chiến lược sinh kế dài hạn và cũng không có dự định thay đổi sinh 
kế trong thời kỳ tới. Điều này không hoàn toàn do sự thành công của các chiến 
lược sinh kế hiện tại mà do bản thân người nghèo không có thói quen nhìn xa và 
nguồn lực của họ cũng không cho phép chuyển đổi sinh kế.   

 
8. Vay tiền là giải pháp chính và phổ biến nhất khi hộ nghèo gặp khó khăn. Tuy 

nhiên, họ dựa chính vào họ hàng, hàng xóm, bạn bè trước khi dựa vào mạng lưới 
chính thức của nhà nước. Đa số hộ vay với mục đích để tiêu dùng. Nhiều hộ đã sử 
dụng giải pháp �cầm đồ�, xin trợ cấp từ bên ngoài, bán súc vật nuôi và tài sản là 
các giải pháp thay thế.  

 
9. Các tổ chức xã hội có vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng tiếp cận thị 

trường của hộ nghèo (đặc biệt là trong trường hợp tín dụng). Các nhà từ thiện, tổ 
trưởng tổ dân phố, làng xóm, trường học, HTX dịch vụ nông nghiệp, HĐND, Hội 
Phụ nữ là những tổ chức có ảnh hưởng lớn đến hộ nghèo. Các ngân hàng, quỹ tín 
dụng, ban giải toả di dời, Đảng uỷ xã phường chưa được người nghèo đánh giá 
cao. 

 
10. Tuy còn nhiều khó khăn, cuộc sống người nghèo Đà nẵng đã được cải thiện. So 

với năm 2000, đời sống của gần 59% hộ nghèo được cải thiện một chút. Nhiều 
người nghèo cảm thấy được "an toàn hơn", đặc biệt là cuộc sống ổn định hơn. 
Thiếu lương thực không còn là vấn đề lo lắng của các hộ, kể cả hộ nghèo nhất.  

 
11.  Gần như không có hộ nghèo nào cảm thấy vai trò của mình bị giảm sút trong 

cộng đồng. Hơn 40% khảng định là đã có �tiếng nói� trong cộng đồng và được 
cộng đồng chấp nhận. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ nghèo chưa thoả mãn với sinh 
kế hiện tại của họ, và họ cảm thấy lo lắng hơn do nguồn lực của họ rất nghèo 
nàn.   

 

2. Thị trường giao dịch và vai trò của thị trường đối với người nghèo Đà nẵng  
 
12. Người nghèo tại địa bàn nghiên cứu tham gia vào nhiều loại hình hoạt động và 

các hoạt động buôn bán kinh doanh khác nhau, nhưng khối lượng và hiệu quả 
của các hoạt động buôn bán kinh doanh của họ bị hạn chế do sự  thiếu nhu cầu 
trên thị trường và lãi xuất kinh doanh thấp trong bối cảnh thị trường cạnh tranh 
cao chứ không phải do sự không hoàn hảo của thị trường đầu vào, đầu ra hoặc 
thị trường tài chính. Người nghèo gặp nhiều khó khăn và rào cản trong việc tiếp 
cận các hoạt động kinh doanh có giá trị cao và lãi suất cao là do họ thiếu kỹ 
năng, thiếu kiến thức và vốn xã hội.  

 
13. Người nghèo tại địa bàn nghiên cứu khó có thể nắm bắt được các cơ hội mới của 

thị trường do nhiều yếu tố kết hợp, đó là tỷ lệ người ăn theo cao (đặc biệt là đối 
với hộ gia đình do phụ nữ là chủ hộ), trình độ giáo dục hạn chế và thiếu các kỹ 
năng thị trường ngoài việc canh tác và làm ra sản phẩm.   

 
2. 1. Thị trường Lao động 
 
14. Thị trường lao động là thị trường quan trọng nhất đối với người nghèo Đà 

Nẵng. Làm thuê là "mảng thị trường" quan trọng đối với người nghèo. 
Người nghèo chủ yếu là làm thuê ở các doanh nghiệp hộ gia đình và các 
doanh nghiệp tư nhân. Tỷ lệ lao động là nam giới đi làm thuê trong các 
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cuộc phỏng vấn thường thấp hơn so với lao động là nữ... (trong số những 
người tham gia thảo luận nhóm). Đại bộ phận người nghèo làm trong các 
doanh nghiệp hộ gia đình, cơ sở tư nhân hoặc các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Có tới 77% lao động làm thuê cho các cơ sở sản xuất hộ gia đình, tư 
nhân. ở những khu vực quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, người 
nghèo tham gia vào thị trường lao động rất nhanh.  

 
15. Thị trường lao động do vậy có sự phân mảng rõ rệt. Trong mọi trường 

hợp, người lao động nghèo luôn luôn yếu thế. Thị trường lao động, nơi 
hầu hết người nghèo làm việc là thị trường phi chính thức,  điều kiện làm 
việc không được đảm bảo, và các thiết chế lao động rất lỏng lẻo, "họ 
sống bám vào thị trường hơn là tham gia vào thị trường". Người nghèo 
thường làm những công việc không có hợp động chính thức, bằng văn 
bản, chủ sử dụng lao động và người lao động chỉ giao kết hợp đồng 
miệng và không được nhận một chế độ bảo hiểm lao động cũng như bảo 
hiểm xã hội nào ngoài tiền công hàng ngày. 

 
16. Cầu lao động tăng song cầu đối với lao động phổ thông, lao động nghèo 

lại kém. Nhu cầu lao động  ở địa phương là tương đối lớn nhưng  khó 
tuyển vì người lao động, nhất là lao động thuộc diện nghèo khó đáp ứng 
những đòi hỏi về kỹ năng và trình độ chuyên môn kỹ thuật với những 
công việc có độ phức tạp cao. Nhu cầu về lao động đối với nhóm nam và  
nhóm nữ nghèo cũng có sự khác biệt đáng kể nhưng chủ yếu phụ thuộc 
vào ngành nghề cụ thể. 

 
17. Lao động nghèo thường tự tìm kiếm thông tin về việc làm là chính, hoặc 

thông qua họ hàng, bạn bè, người thân giới thiệu Các cơ quan, đoàn thể 
chưa có vai trò đáng kể trong việc giúp đỡ người nghèo tìm kiếm việc làm. 

 
18. Có sự khác biệt lớn về tiền lương, tiền công bình quân giữa nhóm lao 

động nam và nữ, nhưng không có sự chênh lệch đáng kể về mức tiền 
lương, tiền công giữa hai nhóm với cùng một loại công việc. 

 
19. Việc tham gia vào thị trường lao động đã giúp cho người nghèo tạo việc 

làm, có thu nhập và là cơ hội để họ tự giải quyết vấn đề của chính họ, 
dần từng bước vươn lên thoát nghèo. 79% trong số lao động nghèo được 
khảo sát cho rằng công việc họ đang làm phù hợp với trình độ, kỹ năng 
và cảm thấy thoả mãn với tình trạng hiện tại của mình. 
 

2.2. Thị trường Tài chính 
 

20. Thị trường cung cấp tài chính bị phân mảng thành khu vực tài chính chung và tài 
chính cho người nghèo. Hệ thống cung cấp tài chính tại Đà Nẵng khá phong phú. 
Tuy nhiên, người nghèo chỉ có khả năng tiếp cận đến nguồn vốn dành cho họ 
(vốn từ ngân hàng chính sách xã hội).  

 
21. Người nghèo có thể tiếp cận các nhà cung cấp tín dụng qua hai kênh, đó 

là thông qua các hiệp hội, đoàn thể hoặc giao dịch trực tiếp với tổ chức tín 
dụng. Song cơ hội của người nghèo không có nhiều do phần lớn trong số 
họ không tham gia các tổ chức đoàn thể và nhiều người nghèo không có 
năng lực để quản lý và sử dụng vốn. Nhiều hộ gia đình cần vốn nhưng 
không vay được hoặc vay những món nhỏ. Những hộ nghèo không vay 
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được vốn từ NHCSXH bao gồm: không có sức lao động, neo đơn, không 
biết cách làm ăn, có người trong hộ mắc các tệ nạn xã hội.  

 
22. Những người chuyên cho vay tiền tư nhân cũng rất quan trọng đối với hộ 

nghèo. Mặc dù đã được vay vốn từ NHCSXH, nhưng người nghèo vẫn 
phải vay tiền của tư nhân để đáp ứng những nhu cầu chi tiêu đột biến vì 
những rủi ro. Trong quan hệ vay mượn này, người nghèo là đối tượng chịu 
thiệt thòi (lãi suất quá cao, nếu không thực hiện được những cam kết khi 
vay thì còn thiệt hại lớn hơn). Mục tiêu vay vốn của người nghèo chủ yếu 
là để trang trải cho "chi phí đột xuất" hơn là để đầu tư . 

 
2.3.   Đối với thị trường hàng hoá đầu vào - đầu ra. 
 

23. Thị trường hàng hoá của Đà Nẵng khá phong phú, có số lượng các bên tham gia 
cung - cầu đa dạng. Thị trường có tiềm năng lớn do tốc độ phát triển kinh tế 
nhanh, dựa trên mô hình phát triển du lịch -dịch vụ- công nghiệp- nông nghiệp 

 
24. Khoảng 40% số hộ gia đình khảo sát tham gia thị trường này song khối 

lượng giao dịch không đáng kể (cả phương diện là bên cung lẫn bên cầu) 
và xu hướng ngày càng khó khăn hơn. Các công việc của hộ nghèo là 
buôn bán nhỏ, bán phế liệu thu được hàng ngày, làm xe ôm, bán hàng 
rong.... Người nghèo không bị cạnh tranh nhiều do thị trường bị phân 
mảng rõ rệt. Sản phẩm của họ phục vụ người có thu nhập thấp.  

 
25. Các chính sách của Thành phố đối với người nghèo giúp họ có điều kiện 

hơn trên thị trường, tuy nhiên tình hình sản xuất buôn bán của người 
nghèo càng khó khăn hơn do đặc thù của sản phẩm, các qui định của 
thành phố liên quan đến việc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và sự thiếu 
hụt thông tin dẫn dắt của các nhà hoạch định chính sách. 

 
26. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trên thị trường, nhưng người nghèo vẫn có cơ 

hội tăng thu nhập và tạo việc làm nhưng mức độ không cao 
 
2.4. Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 
 

27. Đa số hộ gia đình đã được tiếp cận tốt đối với các dịch vụ điện, nước sinh hoạt và 
các dịch vụ xã hội cơ bản khác, trong đó tốt nhất là hệ thống cơ sở vật chất cho 
giáo dục, y tế, điện.  Tuy nhiên, vấn đề nước sạch sinh hoạt, môi trường đang có 
ảnh hưởng xấu  vì quá trình đô thị hoá. 

 
28.  Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ ngườI nghèo trong y tế và giáo dục nhưng vẫn 

chưa đáp ứng được nguyện vọng của người nghèo. Các hỗ trợ này chỉ giảm được 
một phần nhỏ trong chi phí mà hộ nghèo phải chi trả 

 
3. Đô thị hoá, sinh kế và nghèo đói  
 

29. Đô thị hoá là quá trình lớn ảnh hưởng rất mạnh đến sinh kế của người dân, đặc 
biệt tại các vực ven đô, nơi tiến hành nghiên cứu tại Đà Nẵng. Đối với nhiều người 
dân, đô thị hoá tại thành phố Đà nẵng đã làm thay đổi bộ mặt thành phố; phát 
triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của 
người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.  
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30. Kinh nghiệm từ các khu vực đô thị hoá khác cho thấy, giá đất đã trở thành một 
vấn đề. Người nghèo không thể sống nhờ vào tiền đền bù giải toả nếu không có 
nghề thay thế. Nhà ở, việc làm trở thành những mối quan tâm quan trọng nhất đối 
với người nghèo do trình độ giáo dục của họ hạn chế, thiếu thông tin, thiếu vốn và 
các mối quan hệ xã hội.  

 
31. Đô thị hoá đã làm gia tăng tính tổn thương của người nghèo trước những cú sốc 

mà người nghèo phải chịu khi phải giải toả và di dời để nhường đất cho các dự án 
phát triển, đó là , mất đi sự hỗ trợ nhờ cậy từ hàng xóm láng giềng, điều đó có 
nghĩa là mất đi vốn xã hội, mất khả năng canh tác nông nghiệp (do mất đất sản 
xuất, và mất tài sản (thiệt hại không được đền bù về nhà cửa trong quá trình quy 
hoạch)).  

 
32. Các tác động này dường như nặng nề hơn đối với phụ nữ là người phải lo kinh tế 

cho gia đình. Phụ nữ luôn có ít cơ hội việc làm hơn, được trả công thấp hơn so với 
nam giới, thường kiếm sống bằng những cách buôn bán nhỏ, mất nhiều thời gian 
và thường không thể tiếp cận được với các công việc tốt hơn. Đây là vòng luẩn 
quẩn đẩy họ vào đói nghèo.  

   
B.  Một số hàm ý chính sách và khuyến  nghị 
   

1. Một cách tiếp cận mới trong việc hỗ trợ cho người nghèo trong tương lai 
  
Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra cách tiếp cận mới trong xoá đói giảm nghèo gắn với thị 
trường. Thị trường và chính quyền (hỗ trợ) phải được hiểu là hai �động cơ� giúp hộ 
nghèo thoát nghèo, nhưng thị trường mới là môi trường để họ phát triển. Những người 
làm công tác xoá đói giảm nghèo cần phải thay đổi hay cải thiện hơn nhận thức về �vai 
trò của thị trường đối với hộ nghèo�. Hay nói cách khác, hỗ trợ giảm nghèo cần phải 
xuất phát từ việc hỗ trợ �thiết kế, duy trì và phát triển một chiến lược sinh kế� hơn thế 
nữa là một chiến lược sinh kế bền vững. Điều này tuy khó những nó quan trọng hơn 
nhiều so với việc hỗ trợ các điều kiện như hiện nay. 
 
Việc hỗ trợ người nghèo trong tương lai cần phải trả lời các câu hỏi sau đây:    

(i) Làm thế nào để thị trường có thể hoạt động có hiệu quả hơn đối với người 
nghèo? Các giải pháp nào làm cho người nghèo có thể tiếp cận và chủ động 
tham gia vào thị trường. 

(ii)  Làm thế nào để chính phủ có thể hỗ trợ tốt hơn cho người nghèo?  Điều này chỉ 
có thể thực hiện dựa trên sự chuyển đổi vai trò của các cơ quan nhà nước từ hỗ 
trợ trực tiếp sang thực hiện các dịch vụ phục vụ người nghèo và hiệu quả của 
các dịch vụ này cũng cần phải dựa vào các tiêu thức của thị trường như tính hiệu 
quả, khả năng bao phủ của các chính sách cũng như khả năng hỗ trợ người 
nghèo xây dựng chiến lược sinh kế có hiệu quả  

(iii)  Thiết kế và phát triển của mạng lưới an sinh xã hội có hiệu quả để hỗ trợ người 
nghèo tránh các rủi ro do quá trình đô thị hoá và phát triển kinh tế. Bên cạnh các 
chính sách tích cực, cần xây dựng các chính sách, giải pháp làm giá đỡ cho 
người nghèo trong quá trình hình thành, duy trì và chuyển đổi sinh kế.  

 

2. Cần triển khai một số hoạt động tổng hợp như sau:  
 

Nhằm đạt được mục tiêu giảm nghèo thông qua việc cải thiện điều kiện thị trường, 
cần có sự phối hợp công tác và nỗ lực từ các phía như chính phủ, chính quyền các 
cấp và người nghèo.  
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2.1. Về phía Chính phủ:  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo phù hợp với yêu cầu mới được đề ra trong 
các chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các chương trình mới cần 
được thiết kế để giải quyết được những thách thức và những vấn đề về sinh kế của 
người nghèo, tạo điều kiện để họ được tiếp cận tốt hơn với thị trường và đạt được 
thành công bền vững trong giảm nghèo. Các chính sách này cần tập trung vào những 
nội dung: (i) giảm bớt tình trạng dễ bị tổn thương của người nghèo do những vấn đề 
mới nảy sinh gây ra; (ii) tạo cơ hội và tăng cường năng lực cho người nghèo để họ 
phát huy và nắm bắt cơ hội trong quá trình phát triển kinh tế; và (iii) Nâng cao hiệu 
quả và giá trị mà người nghèo thu được từ sự tham gia vào thị trường.  
 

Các giải pháp chung:  
1. Tập trung vào việc nâng cao vốn con người của người nghèo, tiếp tục hỗ trợ 

người nghèo thông qua việc cung cấp dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí, và các 
hỗ trợ trực tiếp khác thông qua chương trình của Chính phủ từ năm 2006-2010.  

 
2.  Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển những thị trường đang trực tiếp tác động đến 

sinh kế của người nghèo. Qua nghiên cứu cho thấy, những thị trường lao động, tài 
chính, hàng hoá và thị trường đất đai là những thị trường quan trọng nhất.  

 
3.  Cần có những hoạt động hỗ trợ thúc đẩy sự tiếp cận của người nghèo đối với tất 

cả các thị trường, đặc biệt là thị trường lao động và thị trường tài chính: cải thiện 
khuôn khổ pháp lý, giảm bớt tình trạng thị trường bị phân mảng, giảm dần khoảng 
cách giữa người nghèo và người không nghèo, giảm chi phí giao dịch thị trường 
bằng cách cung cấp thông tin hiệu quả, phát triển hệ thống dịch vụ phù hợp với 
người nghèo, hệ thống khuyến nông ...  

 
4.  Nâng cao giá trị hiệu quả thị trường và thu nhập từ thị trường của người nghèo. 

Cải thiện điều kiện làm việc của người nghèo (việc làm, tiền công, tiền lương, bồi 
thường...) các điều kiện và điều khoản giao dịch thị trường.  

 
5.   Khuyến khích khu vực tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ cho người nghèo:  

khuyến khích khu vực tư nhân tuyển dụng người nghèo vào làm việc, khuyến 
khích các doanh nghiệp có khả năng thu hút đông lao động, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ và doanh nghiệp ở khu vực nông thôn.  

 
6. Tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá tác động của các chính sách vĩ mô đối với 

việc giảm nghèo, ví dụ như chính sách đô thị hoá, chính sách giao đất, các chính 
sách về giá cả, áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm khắc phục các tác động 
tiêu cực đến sinh kế của người nghèo và khả năng tham gia thị trường của họ.  

 
7.  Những cán bộ tham gia công tác xoá đói giảm nghèo cần được nâng cao nhận 

thức về �vai trò của thị trường� và năng lực thiết kế và thực hiện chính sách phù 
hợp với quá trình này.  

 
8.  Phát triển và đẩy mạnh công tác bảo trợ xã hội và chương trình mạng lưới an sinh 

xã hội nhằm giảm tính dễ tổn thương của người nghèo bằng cách mở rộng đối 
tượng tham gia bảo hiểm xã hội chính thức, triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện.  
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2.2.  Một số khuyến nghị cụ thể đối với Đà nẵng  

 
 a.  Hỗ trợ người nghèo thiết kế, xây dựng và phát triển chiến lược sinh kế bền vững  

 
1. Quá trình đô thị hoá cần được tiến hành một cách hiệu quả và bền vững hơn. Cần 

phải giải quyết một cách thận trọng những vấn đề khó khăn mà người dân đang 
gặp phải và xây dựng kế hoạch tổng thể để tháo gỡ khó khăn cho người nghèo. 
Các quy hoạch đô thị phải tiến hành đồng thời với "quy hoạch  việc làm" cho 
người dân sở tại  và đặc biệt là phải quan tâm đến việc làm của nhóm có thu 
nhập thấp,nhóm dễ bị tổn thương. cụ thể là phải tập trung vào các vấn đề : (i) ổn 
định chỗ ở cho người nghèo ; (iii) tạo cơ hội việc làm, có thu nhập ổn định lâu dài 
cho họ, (iii) xây dựng các chính sách và cơ chế hỗ trợ hiệu quả để chuyển đổi 
sinh kế thành công cho người nghèo, phù hợp với điều kiện mới để họ không rơi 
vào tái nghèo  

 
2. Đa số người nghèo trong độ tuổi lao động không có trình độ, chuyên môn kỹ 

thuật, kinh nghiệm thị trường còn rất hạn chế, vì vậy họ rất dễ bị tổn thương nếu 
không có sự hỗ trợ hiệu quả của chính quyền địa phương. Vì vậy, xây dựng các 
chương trình đào tạo và đào tạo lại cho họ để giúp người nghèo chuyển nghề ở 
những khu vực tái định cư là một vấn đề rất cấp thiết. Một thị trường lao động 
�hỗn độn và ách tắc� đã xảy ra và đang tiếp tục phức tạp hơn cùng với quá trình 
đô thị hoá. Nó có thể đe doạ đến sự ổn định xã hội. Do vậy, cần tập trung vào 
việc nâng cao trình độ của người nghèo, tăng cường nguồn vốn và tài sản cho 
người nghèo, cải tạo các điều kiện sản xuất, làm ăn, sinh sống cho người nghèo; 
tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong việc tạo việc làm cho người 
nghèo ...   

 
   
3. Cần phải tăng cường công tác thông tin cho người nghèo ở các vùng chịu tác 

động của đô thị hoá, cụ thể như các thông tin liên quan đến pháp luật, đền bù, 
quy hoạch. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cần phải thiết lập kênh thông tin 
hai chiều, đảm bảo rằng mọi tác động của quá trình này đến người nghèo, diễn 
biến và xu hướng của nghèo đói được phản ảnh kịp thời ở cấp cao hơn để có 
những biện pháp can thiệp đúng mức. Các cấp chính quyền cũng cần phải có 
thông tin về chiến lược sinh kế  của hộ nghèo, tổng kết các hộ gia đình có các 
chiến lược sinh kế tốt và phổ biến đến các hộ gia đình khác; rút kinh nghiệm và 
đưa những bài học về giảm nghèo vào các chương trình hành động vì người 
nghèo,  xây dựng các giải pháp nhằm cải thiện mức sống cho người dân địa 
phương.  

 
4.  Chính quyền các cấp cần nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả trợ giúp người 

nghèo, giảm bớt các cơ quan, hoạt động trung gian. Việc ký kết thực hiện các hỗ 
trợ đối với người nghèo giữa cơ quan chính quyền với các đơn vị làm dịch vụ có 
thể cần nghĩ tới và làm thí điểm thay vì phương cách �giao trách nhiệm� cho các 
cơ quan đoàn thể ở địa phương như hiện nay. Phương thức �giao trách nhiệm� 
có rất nhiều ưu điểm nhưng bản thân nó đã bọc lộ rất nhiều yếu điểm đó là: chia 
nhỏ nguồn lực và quản lý phân tán. Người nghèo không còn nhìn thấy vai trò của 
chính quyền cũng như của các tổ chức đoàn thể và điều quan trọng hơn là hiệu 
quả không cao. 

 
5. Thị trường và chính quyền ( với tư cách là người hỗ trợ) phải được hiểu là hai �trụ 

cột �: giúp hộ nghèo thoát nghèo, nhưng thị trường mới là môi trường để họ phát 
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triển. Những người làm công tác xoá đói giảm nghèo cần phải thay đổi hay cải 
thiện hơn về nhận thức  �vai trò của thị trường đối với người nghèo�, phải hiểu rõ 
về cơ chế và chức năng của thị trường và những nội dung  về sự tiếp cận thị 
trường, từ đó tạo môi trường chính sách phù hợp cho người nghèo tham gia thị 
trường.   

b. Tạo thêm nhiều cơ  hội cho người nghèo tham gia thị trường  
6. Người nghèo cần phải nhận thức được rằng họ cần phải năng động và có động cơ 

hơn trong việc huy động các giải pháp nhằm thoát nghèo. Họ không thể chỉ dựa 
vào sự hỗ trợ trực tiếp của chính phủ và những nguỗn hỗ trợ bên ngoài  

7. Để phát huy và nắm bắt cơ hội từ quá trình phát triển, người nghèo cần được hỗ 
trợ về giáo dục, đào tạo nghề nhằm đáp ứng những yêu cầu cũng như kiểm soát 
và quản lý nguồn lực tốt hơn. Ngoài ra, họ cũng cần phải có những kỹ năng và 
kinh nghiệm cần thiết để thiết kế lại sinh kế của họ do những tác động của đô thị 
hoá đem lại.  

8. Người nghèo cần có tầm nhìn xa hơn để giúp họ xây dựng được kế hoạch mang 
tính chiến lược cho các hoạt động trong tương lai.  

 

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường 
3.1. Thị trường lao động 
 

9. Tập trung cải tạo điều kiện lao động của nhóm người nghèo. Phát triển hệ thống 
trung tâm dịch vụ việc làm và tư vấn hướng nghiệp để cung cấp các thông tin về 
việc làm thiết thực hơn đối vớ i người nghèo, tăng cường tổ chức đào tạo nghề 
dành riêng cho người nghèo để họ đáp ứng được những đòi hỏi của doanh 
nghiệp.  

10. Khuyến khích các doanh nghiệp tuyển dụng người nghèo vào làm việc, xây dựng 
chế độ hỗ trợ trọn gói đối với người nghèo thuộc diện tái định cư, trong đó bao 
gồm cả chính sách về việc làm, tài chính, đào tạo, xây dựng các chế độ bảo hiểm 
xã hội cho người nghèo. Đào tạo và khuyến khích mọi người dân cùng giúp đỡ 
người nghèo đa dạng hoá các hoạt động phi nông nghiệp trước khi bị mất đất 
canh tác và không còn việc làm nông nghiệp; cải thiện sự tiếp cận của người 
nghèo đối với cơ hội việc làm phi nông nghiệp được trả công và nâng cao cơ hội 
làm việc phi nông nghiệp.   
 

3.2. Thị trường tài chính 
11. Tạo điều kiện cung cấp nhiều nguồn vốn. Tăng cường công tác tuyên truyền về 

các nguồn vốn vay, thông tin về lãi suất, mức vay, điều kiện vay và các thủ tục 
cần thiết để có thể vay các nguồn vốn đó. Kết hợp cho vay với hướng dẫn kỹ 
thuật làm ăn. 

12. Nâng cao mức vay để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, áp dụng các chính 
sách lãi suất khác nhau với nhóm hộ nghèo, các mục đích vay.  

13. Đa dạng hoá mục đích sử dụng vốn vay từ NHCSXH: nên cho vay theo nhiều 
mục đích khác nhau, có cả vay để chữa bệnh, sửa nhà ở, học hành�  

14. Xem xét việc quy định số người tối thiểu trong một tổ vay vốn (của NHCSXH) là 
10 người; nghiên cứu hình thức hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các nguồn vốn 
khác ngoài ngân hàng chính sách xã hội. 

15. NHCSXH nên chấp nhận tỷ lệ rủi ro cao và có những biện pháp xử lý hợp lý hơn. 
 
3.3. Thị trường hàng hoá 

16. Có mạng lưới cung cấp thông tin về thị trường cho người nghèo về: 
− Nhu cầu các loại nông sản trên thị trường. 
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− Giá cả các loại hàng hoá phục vụ cho SXKD nói chung và các ngành nghề 
của người nghèo. 

17. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người nghèo khi tham gia thị trường: 
− Tạo chỗ kinh doanh ổn định cho hộ nghèo 
− Không thu lệ phí khi người nghèo tham gia  
− Miễn thuế đối với hộ nghèo  
− Ưu tiên tạo mặt bằng đối với những hộ nghèo có nhu cầu 
− Cho vay và hỗ trợ vốn với lãi xuất thấp   
− Thực hiện chính sách hướng dẫn, đào tạo huấn luyện cách thức làm ăn, phổ   

biến các hình thức kinh doanh phù hợp với khả năng của người nghèo 
18. Các đoàn thể, hiệp hội có các biện pháp giúp người nghèo giảm giá thành sản 

phẩm (miễn phí các khâu tư vấn, cung cấp thông tin kỹ thuật, dịch vụ...) 
19. Có các kế hoạch nghiên cứu nhu cầu thị trường hàng hoá cụ thể để có hướng 

chuyển dịch các hoạt động kinh tế (trong đó có các hoạt động của người nghèo) 
để đáp ứng nhu cầu thị trường. 

 
   3.4.  Dịch vụ xã hội cơ bản 

20. Chính quyền có thể tạo điều kiện tiếp tục giảm/miễn các khoản phải đóng góp 
(trong thẩm quyền địa phương quản lý) cho con em nhà nghèo khi đi học.  Cần 
thiết kế các chương trình tín dụng đặc biệt nhằm mục đích giáo dục cho trẻ em,  
với lãi suất ưu đãi và thời hạn cho vay hợp lý đối với hộ nghèo.  

21. Tạo các lớp học nghề miễn phí nhưng đào tạo theo những ngành nghề có xu 
hướng phát triển và có định hướng để con em ra trường có thể tìm được việc làm. 
Trong đào tạo nghề chú trọng hơn nữa khả năng thực hành. 

22. Người nghèo cần được hỗ trợ, quan tâm hơn về y tế, để khi gặp những bệnh 
nặng, những bệnh ngoài khả năng xử lý của trạm y tế phường, họ vẫn có thể được cứu 
chữa ở bệnh viện tuyến trên mà không phải lo lắng tới chuyện tiền nong. 

 
3.5. Đất đai 
23. Việc tiến hành đô thị hoá cần được thực hiện một cách đồng bộ, có trọng điểm, có 

trật tự, phải thực hiện trên từng địa bàn khu dân cư, tránh trường hợp đô thị hoá 
�đồng loạt trên toàn thành phố� gây nên sự xáo trộn lớn và lộn xộn giữa các địa 
bàn khu dân cư. 

24. Quy định khung giá đất bồi thường hợp lý, nâng cao giá đất đối với người chủ sử 
dụng đất, thông tin đầy đủ và tốt hơn về giá đất và diễn biến về thị trường đất đai, 
tạo cơ hội để người dân phát huy được cơ hội khi giá đất tăng.  

25. Chế  độ đền bù đất đai không nên chi trả một khoản trọn gói, nên dành riêng một 
khoản cho chi phí chuyển đổi nghề đối với các hộ gia đình thuộc đối tượng tái 
định cư. Ngoài ra, cần có một cơ quan, tổ chức thiết kế chương trình, xây dựng kế 
hoạch, và triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về chuyển nghề cho người dân 
(kể cả giải quyết sắp xếp việc làm).  

26. Xây dựng các chính sách hỗ trợ nhằm giúp người nghèo tiếp cận thị trường đất 
đất đai với những chế độ hỗ trợ cụ thể, ví dụ như:  

− Phân loại hộ nghèo để có các chính sách hỗ trợ khác nhau trong đó 
những hộ rất nghèo có thể được hỗ trợ bằng việc bán các khu nhà 
chung cư cao tầng với giá thấp.  

− Có chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo trong việc đăng ký quyền sử dụng 
đất (miễn giảm thuế trước bạ và các chi phí khác) 




